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Magnesium – một cation hóa trị 2, là một trong bốn 

nhóm cation phổ biến nhất trong cơ thể người sau Na, 

K và Ca. Magnesium đóng vai trò như một cơ chất 

(cofactor) trong nhiều chuỗi phản ứng trong cơ thể, bao 

gồm: chuyển hóa năng lượng, tổng hợp acid nucleic. 

Bên cạnh đó, magnesium cũng tham gia trong chu 

trình adenylate cyclase, hoạt động co cơ cũng như hoạt 

động phóng thích các dẫn truyền thần kinh. 

Magnesium sulfate (MgSO4) được biết là có tác dụng 

làm giảm co thắt cơ trơn của tử cung, thông qua các 

hoạt động nội/ngoại bào dẫn đến tình trạng giảm canxi 

nội bào, tác động lên quá trình tương tác giữa các sợi 

actin và myosin. Trong sản khoa, MgSO4 đã được sử 

dụng rộng rãi từ nhiều thập niên. Với các chứng cứ hiện 

nay, một số chỉ định đang được xem xét đánh giá lại, 

đồng thời cũng mở ra một số chỉ định khác.

DỰ PHÒNG CO GIẬT 
TRONG TIỀN SẢN GIẬT

MgSO4 từ rất lâu đã được xem là một chọn lựa đầu 

tay để phòng ngừa nguy cơ co giật trên những thai 

phụ có tiền sản giật hay ngăn ngừa tái phát các cơn 

sản giật. Vào năm 1995, kết quả nghiên cứu của 

Eclampsia Trial Collaborative Group cho thấy nguy cơ 

tái phát sản giật giảm 52% khi điều trị bằng MgSO4 

cho những phụ nữ có sản giật trước đó, khi so sánh 
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với nhóm sử dụng diazepam. Ngoài ra, báo cáo năm 

2002 của Magpie trial cho thấy những phụ nữ có triệu 

chứng tiền sản giật nặng có sử dụng MgSO4 sẽ có 

nguy cơ sản giật 58% so với nhóm chứng. Trong một 

phân tích tổng quan hệ thống năm 2012, McDonald 

và cộng sự kết luận sử dụng MgSO4 trong phòng 

ngừa sản giật giúp giảm nguy cơ tử vong mẹ và sản 

giật tái phát. MgSO4 sử dụng trong chỉ định dự phòng 

sản giật có tính an toàn cao, với điều kiện là liều lượng 

phù hợp, sử dụng đúng phác đồ và có sự theo dõi, 

đánh giá chặt chẽ trên lâm sàng. Với các lợi điểm 

này, hiện nay, MgSO4 là 1 trong 13 loại thuốc thiết 

yếu trong danh mục của UN Commision Essential 

Drugs for Maternal and Child Health.

Một số nghiên cứu ghi nhận, khi so với giả dược hay các 

loại thuốc khác, nhóm sử dụng MgSO4 có khuynh hướng 

chấm dứt điều trị cao hơn gấp 3 lần vì một số tác dụng 

không mong muốn như: cảm giác nóng bừng (20,4% 

so với 2,2%); nôn / buồn nôn (3,2% so với 0,4%) và 

nhức đầu (0,7% so với 0,3%). Tỉ lệ ngưng điều trị MgSO4 

vào khoảng 7,5%. Một số tác dụng không mong muốn 

nghiêm trọng khác cũng được ghi nhận như hạ huyết áp 

(2% so với 1,2%) và suy hô hấp (1,3% so với 0,8%). 

ĐIỀU TRỊ DỌA SINH NON

MgSO4 đã được sử dụng rộng rãi trên thế giới như một 

một chất cắt cơn co tử cung trong điều trị dọa sinh non 

gần 50 năm qua. Tuy nhiên, năm 2013, Cục Quản lý 

Thực phẩm và Dược phẩm Hoa kỳ (FDA) đã khuyến 

cáo không nên sử dụng MgSO4 để điều trị dọa sinh 

non trong thời gian kéo dài 5-7 ngày trở lên vì những 

quan ngại về ảnh hưởng lên quá trình phát trình phát 

triển xương của bào thai và trẻ sơ sinh. Vì những nguy 

cơ này mà FDA đã thay đổi phân nhóm trong thai kỳ 

của MgSO4 từ nhóm A (các nghiên cứu có nhóm chứng 

không phát hiện nguy cơ cho thai trong tam cá nguyệt 

đầu và không có bằng chứng nguy cơ cho thai trong các 

tam cá nguyệt sau) thành nhóm D (có bằng chứng gây 

hại cho thai nhi dựa trên các báo cáo tác dụng không 

mong muốn nhưng vẫn có thể cân nhắc sử dụng vì có 

thể có một số tác dụng có lợi).

Bên cạnh đó, hiệu quả của MgSO4 trong điều trị dọa 

sinh non cũng được đánh giá trong một phân tích gộp 

gần đây nhất trên thư viện điện tử Cochrane (số 08, 

năm 2014). Dựa trên kết quả của 37 thử nghiệm lâm 

sàng trên 3.571 thai phụ, các tác giả kết luận rằng sử 

dụng MgSO4 không có hiệu quả trong điều trị dọa sinh 

non với RR=0,56; 95% CI 0,86-1,85. Kết quả nghiên 

cứu còn ghi nhận MgSO4 khi sử dụng với chỉ định điều 

trị dọa sinh non có thể làm tăng nguy cơ thai lưu và tử 

vong chu sinh so với nhóm sử dụng giả dược (RR=4,56; 

95% CI 1,00-20,86).

Ngoài ra, mặc dù có ý kiến cho rằng việc trì hoãn chuyển 

dạ trong vòng 48 giờ để đủ thời gian cho corticosteroid 

có tác dụng, nhưng các tác giả cũng không tìm thấy 

chứng cứ cải thiện tỉ lệ suy hô hấp của trẻ từ những 

trường hợp có sử dụng MgSO4. Với những dữ liệu trên, 

việc sử dụng MgSO4 trong điều trị dọa sinh non cần 

được xem xét lại.

DỰ PHÒNG 
TỔN THƯƠNG THẦN KINH 
CHO TRẺ SINH NON

Ngay từ những năm cuối của thập niên 80, các nhà 
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khoa học đã phát hiện thấy tỉ lệ trẻ xuất huyết não và 

bại não thấp hơn trên những trẻ sinh ra từ mẹ có sử 

dụng MgSO4 trong thai kỳ. Vào năm 1992, Kuban và 

cộng sự là người đầu tiên báo cáo mối tương quan giữa 

sử dụng MgSO4 trong thai kỳ và giảm nguy cơ xuất 

huyết não ở trẻ có cân nặng dưới 1.500g. Trong một 

bài phân tích gộp vào năm 2009, dựa trên kết quả của 

4 thử nghiệm lâm sàng trên 4.446 trẻ, các tác giả kết 

luận sử dụng MgSO4 cho những phụ nữ có nguy cơ sinh 

non giúp làm giảm nguy cơ trẻ bại não (RR=0,71; 95% 

CI 0,55-0,91). Các tác giả tính rằng cần sử dụng MgSO4 

cho 63 trường hợp để tránh 1 trường hợp bé bị bại não 

do sinh non. Dựa trên những số liệu này mà các hiệp 

hội sản phụ khoa tại Canada, Úc, New Zealand cũng 

như Hoa Kỳ đã có những hướng dẫn lâm sàng về việc 

sử dụng MgSO4 trong dự phòng nguy cơ bại não cho 

trẻ sinh non. 

Theo hướng dẫn lâm sàng quốc gia của Úc, MgSO4 có 

thể được sử dụng trong dự phòng tổn thương thần kinh 

cho những thai phụ có nguy cơ sinh non <30 tuần. Điều 

này chủ yếu giúp hạn chế được nguồn lực cần thiết cho 

việc sử dụng MgSO4 trên đối tượng rộng hơn. Thời điểm 

bắt đầu sử dụng là ngay khi có bằng chứng cần chấm dứt 

thai kỳ hay dự kiến chấm dứt trong vòng 24 giờ. Trong 

trường hợp có dự kiến chấm dứt thai kỳ, việc sử dụng 

MgSO4 nên được bắt đầu trong vòng 4 giờ trước đó. 

Mặc dù trẻ sinh đủ tháng cũng có nguy cơ bại não và 

trong số trẻ có biến chứng bại não, có đến 50% là từ 

các thai kỳ đủ tháng. Tuy nhiên, các chứng cứ hiện nay 

vẫn chưa ủng hộ việc sử dụng MgSO4 trong dự phòng 

nguy cơ bại não ở trẻ sinh đủ tháng. Cơ chế của khả 

năng bảo vệ hệ thần kinh trẻ sinh non của MgSO4 còn 

chưa được hiểu rõ, có thể có liên quan đến khả năng 

chặn sự giải phóng quá mức của glutamate trong kênh 

canxi, từ đó, làm giảm các tổn thương não do tình trạng 

thiếu oxy gây ra.

Tóm lại, các chứng cứ hiện nay tiếp tục khẳng định 

MgSO4 là một thuốc chọn lựa đầu tay trong dự phòng 

sản giật và các biến chứng cho mẹ và con trên các 

thai phụ có triệu chứng tiền sản giật. Mặc dù việc 

sử dụng MgSO4 trong điều trị dọa sinh non đã được 

áp dụng từ nhiều năm về trước, ngày càng có nhiều 

bằng chứng cho thấy MgSO4 không có hiệu quả 

trong cắt cơn co tử cung, ngay cả khi áp dụng cho 

mục đích trì hoãn chuyển dạ trong 48 giờ. Tuy nhiên, 

số liệu từ các nghiên cứu lớn cho thấy MgSO4 có vai 

trò trong việc giảm nguy cơ tổn thương thần kinh cho 

các trẻ sinh non.
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